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Lời Ngỏ
 Cùng với Phật Giáo, Thiền Tông du nhập vào Việt Nam 
từ cuối Thế Kỷ thứ sáu1, đã nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn dân 
tộc Việt Nam đầy trí tuệ vô ngã và từ bi nhân hậu. Vào những thời 
kỳ Đinh, Lê, Lý, Trần...ngọn đuốc Thiền Tông Việt Nam đã 
từng rực sáng, làm nền tảng cho những thời đại oai hùng của lịch sử 
Việt Nam.
 Thiền Tông là pháp tu thẳng tắt, là cốt tủy của Phật Giáo. 
Thiền rất thích hợp và lợi ích cho mọi người trong mọi hoàn cảnh, 
nhất là trong xã hội văn minh phát triển ngày nay. Dục lạc thế gian 
càng nhiều, cám dỗ càng lắm thì lòng người càng dễ rối loạn, căng 
thẳng. Tu Thiền có thể giúp chuyển hóa thân tâm, thường được an vui 
tỉnh lặng...
 Khi sức sống của mạch nguồn Thiền Tông thuộc Thiền Phái 
Trúc Lâm Việt Nam do Hòa Thượng Ân Sư Thích  Thanh  
Từ khôi phục, tuôn chảy ra hải ngoại, thì Thiền Viện Vô-Ưu được 
thành lập vào năm 2002, thắm thoát đã 15 năm. 
 Để giới thiệu Thiền Tông đến thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã 
sinh ra và lớn lên tại hải ngoại và những người bản xứ, có thể hiểu rõ 
và thực hành theo đường lối tu Thiền do Hòa Thượng Ân Sư chỉ 
dạy, Ban Văn Hóa Thiền Viện Vô-Ưu đã nỗ lực dịch thuật trung 
thực và chính xác theo chánh bản quyển Thanh Quy của Thiền Phái 
Trúc Lâm, gồm 2 phần: Nội Quy và Nghi Thức Thiền Môn. 
Ngưỡng mong chư Tôn đức Tăng Ni và các bậc thức giả chỉ giáo 
nếu thấy những điều sơ sót. Xin trân trọng tri ân.

Kính mong,
Thiền Viện Vô-Ưu
1 Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Thiền Sư Thích Thanh Từ. 
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LỜI NÓI ĐẦU

 Phật dạy ba môn học là văn tuệ, tư tuệ và tu 

tuệ. Văn tuệ là nghe hay học được nơi Thầy, nơi 

thiện hữu tri thức. Nhờ học chúng ta mới hiểu 

biết được những điều cao quý do Phật dạy còn ghi 

chép trong Tam tạng giáo điển. Song chúng ta chỉ 

hiểu biết qua lời giảng dạy của Thầy thì chưa thấm 

nhuần giáo lý nơi tự tâm chúng ta. Cần phải có tư 

tuệ, là sự tư duy suy gẫm những lời dạy của Phật 

cho tường tận thấu suốt thì chúng ta mới am tường 

mới thẩm thấu được. Tuy nhiên sau khi am tường 

lời dạy của Phật rồi, chúng ta còn phải ứng dụng 

lời dạy ấy vào đời sống hằng ngày của chúng ta là 

tu tuệ. Như người bệnh trước phải nhờ thầy thuốc 

xem mạch, giải thích chứng bệnh cho bệnh nhân 

hiểu, kế đó bệnh nhân phải suy gẫm lời giải thích 

của thầy thuốc có đúng bệnh của mình hay không? 

Sau khi biết đúng bệnh phải mua thuốc về uống thì 

bệnh mới lành. Dù thầy thuốc xem mạch nói đúng, 
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bệnh nhân suy gẫm hợp lý, mà không chịu mua 

thuốc về uống thì bệnh nhân không bao giờ được 

mạnh. Cũng thế, có văn, tư mà không tu thì chúng 

ta không khi nào hết khổ. 

 Mục đích của bản Thanh Quy này là nhằm 

tạo điều kiện cho Tăng, Ni sau khi có văn, tư rồi 

thực hiện tu cho kết quả tốt.

 Sự tu của chúng ta thể hiện qua ý nghĩ, lời 

nói, hành động một cách cụ thể bằng pháp Lục hòa. 

Đồng thời phải buông bỏ hết những nghiệp chướng 

quá khứ và hiện tại. Chúng ta phải giữ mười giới 

làm căn bản. Để được thích nghi với nếp sống Thiền 

Viện và vui vẻ với huynh đệ, chúng ta phải tuân giữ 

những điều phụ của Nội Quy. Muốn cho sự tu hành 

được thăng tiến, chúng ta mỗi đêm phải thành tâm 

sám hối cho tội lỗi nhiều kiếp và đời này đều trong 

sạch…

 Trọng tâm của Thiền Viện là tu Thiền. Tất cả 

Thiền sinh ở đây lấy Thiền làm mạng sống. Vì thế,
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trong bốn oai nghi Thiền sinh lúc nào cũng tỉnh 

giác, song thực hiện trọn vẹn hơn là những giờ tọa 

thiền. Thiền mà Thiền Viện tu tập là Thiền Tông 

qua sự đúc kết của Tổ Huệ Khả, Tổ Huệ Năng và 

Tổ Trúc Lâm. Do đó bản Thanh Quy này ra đời để 

áp dụng chung cho các Thiền Viện.

  Ngày mồng 8/2/Kỷ Mão.
   (25/03/1999)

  THÍCH THANH TỪ
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LỜI MỞ ĐẦU

 Với tinh thần Trúc Lâm Đại Đầu-đà, Thiền 

sinh tại Thiền Viện phải đủ ba đức tính: dứt khoát, 

kiên quyết và đạm bạc.

    

   

    

Tính dứt khoát là, Đời ra đời, Đạo ra đạo, tu 
phải đến nơi đến chốn; không thể có thái độ 
lưng chừng, mà phải quyết chí tu đến sáng đạo 
mới được.

Tính kiên quyết là, dù khó khăn chướng ngại 
do ngoại cảnh hay bản thân tạo ra, đều khẳng 
định vượt qua. Cương quyết thực hiện kỳ được 
giải thoát viên mãn mới thôi.

Tính đạm bạc là, cuộc sống đạm bạc giản dị, 
không chấp nhận mọi thụ hưởng xa hoa. Bản 
chất thanh đạm là đời sống của Thiền sinh ở 
các Thiền Viện.

1.

2.

3.
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I.  LỤC HÒA
 

 Lục hòa là chất keo gắn chặt lâu bền các 

Thiền sinh chung sống tu hành tại Thiền Viện. Lục 

hòa cũng là nền tảng vững chắc của đoàn thể Tăng.

 

 

Thân hòa đồng trụ: Về phần thân, lao động, 

tu hành, ăn mặc, ngủ nghỉ, Thiền sinh phải 

hòa đồng nhau.

Khẩu hòa vô tránh: Về phần miệng, nói bàn, 
tranh luận đều trong tinh thần hòa nhã, trọng 
đạo đức, không được lớn tiếng tranh hơn và 
dùng lời nặng nhẹ nhau.

Ý hòa đồng duyệt: Thiền sinh phải tâm ý vui 
hòa, không có ý ngang ngạnh, chống đối, thù 
hằn nhau. 

1.

2.  

3.    
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Kiến hòa đồng giải: Thiền sinh có mọi kiến 

giải sai biệt trong lúc hạ thủ công phu hay 

trong khi học giáo lý, đều đem ra trao đổi giải 

bày một cách thông cảm và vui vẻ với nhau.
 

Giới hòa đồng tu: Về giới luật, Thiền sinh 

phải giữ mười giới làm căn bản và sống đúng 

nội quy của Thiền Viện, cố gắng gìn giữ thanh 

tịnh như nhau.
 

Lợi hòa đồng quân: Tất cả tài sản và phẩm 
vật trong Thiền Viện là của chung, của các 
Thiền sinh hiện có mặt, không ai có quyền 
giữ riêng hay thụ hưởng nhiều hơn.

4.  

5.  

6. 

II.  GIỚI LUẬT

 Giới luật là nền tảng đạo đức, cũng là gốc của 

cây thiền định và hoa quả trí tuệ.

     A.  GIỚI CĂN BẢN

 Thiền sinh tại Thiền Viện giữ mười giới làm 
trọng tâm.
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Không sát sanh: Từ con người cho đến 
loài vật, Thiền sinh không được giết hại, 
xúi bảo người giết hại, hoặc thấy người 
giết hại sanh tâm vui mừng.

Không trộm cắp: Tiền bạc, vật dụng, thức 
ăn uống … của người, nếu người không 
cho, Thiền sinh không được tự tiện lấy, 
nếu lấy thành trộm cắp.

Không dâm dục: Thiền sinh không thực 

hành dâm dục, không tạo phương tiện dâm 

dục (thư từ qua lại với người khác phái) và 

không khởi tâm nghĩ tưởng về dâm dục.

Không nói dối: Thiền sinh không nói 

sai sự thật, không nói lời ác độc hung dữ, 

không nói lời gây chia rẽ thù hằn nhau, 

không nói lời phù phiếm vô nghĩa.

Không uống rượu: Thiền sinh không 

uống các thứ rượu mạnh và nhẹ, không hút 

thuốc và các thứ ghiền khác.

1.

2.   

3.  

4. 

5.  
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Không đeo tràng hoa và ướp nước hoa: 

Thiền sinh không dùng mọi thứ trang sức 

làm cho thân này sang, đẹp.

Không ca múa hát xướng: Những trò vui 
có tánh cách đùa cợt loạn tâm, Thiền sinh 
đều không được tự làm, nghe, xem người 
khác làm.

Không nằm ngồi giường tòa to và sang 
trọng: Thiền sinh chấp nhận một đời sống 
đạm bạc, nên không nằm ngồi giường ghế 
to lớn sang trọng.

Không giữ tiền bạc vàng ngọc: Thiền 
sinh chấp nhận một đời sống không có tài 
sản riêng, chỉ có những vật dụng cần thiết 
do Thiền Viện sắm cho, nên không cần giữ 
tiền bạc, v.v...

Không ăn phi thời: Thiền sinh chấp nhận 

đời sống tam thường bất túc để tinh tấn 

tu hành, nên phải giữ giới không ăn phi 

thời, trừ trường hợp lao động nặng nhọc 

thì châm chước.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.
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     B. GIỚI THƯỢNG THỪA

 Thiền Sư Pháp Loa dạy: Trong hai mươi bốn 

giờ, ngoài dứt các duyên, trong tâm không dấy động. 

Tâm không dấy động nên cảnh đến vẫn an nhàn. 

Mắt không vì cảnh khởi phân biệt, thức không vì 

pháp trần mà dính mắc. Ra vào không giao thiệp 

gọi là ngăn dừng. Tuy gọi ngăn dừng mà chẳng phải 

ngăn dừng. Nên biết tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 

như thế. Đây gọi là giới Đại thừa, gọi là giới Vô 

thượng, cũng gọi là giới Vô đẳng đẳng. Tịnh giới 

này dù Tiểu tăng cho đến Đại tăng đều phải gìn giữ.

     C.  QUY CHEÁ PHỤ

 Những quy chế phụ này giúp Thiền sinh dành 

trọn thời giờ trong việc tu hành và tránh khỏi những 

lỗi nhỏ hoặc vô tình hay cố ý.
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Thiền sinh hạn chế tối thiểu sự đi lại, trừ 
trường hợp bệnh nặng phải đi trị bệnh, hoặc 
Thầy Bổn Sư bệnh nặng hay tịch, hoặc cha 
mẹ bệnh nặng hay chết và vài trường hợp 
đặc biệt khác. 

Để giữ giới thứ chín, Thiền sinh được thân 

nhân hay thí chủ ủng hộ tiền bạc, hoặc đi 

đâu về tiền còn dư đều phải gửi Thủ Bổn 

giữ để phòng khi bệnh hoạn.

Thân nhân đến thăm, Thiền sinh chỉ tiếp 

khách tối đa 30 phút tại nhà khách. Nếu 

thân nhân còn ở lại, đều do Tri Khách sắp 

đặt mọi việc.

Nhận một trách nhiệm gì trong Viện, Thiền 

sinh phải tận tình làm cho được vuông tròn, 

không được làm cầm chừng lấy có.

Mọi thời khóa tu công cộng tại Thiền Viện, 

Thiền sinh không được vắng mặt hoặc trễ 

nải, trừ có trách nhiệm đặc biệt hoặc bệnh.

1.

2. 

3. 

4. 

5. 
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Giờ Thỉnh nguyện, Thiền sinh không được 

đến trễ và xuống sớm trừ có công tác cho 

chúng. 

Khi lao tác chung hoặc riêng, Thiền sinh 
sẵn sàng tương trợ nhau, khi thấy huynh đệ 
làm công việc nặng nhọc hơn, hoặc trễ nải 
hơn, không được vô tình làm ngơ để mặc.

Phải tiết kiệm tài sản của Thiền Viện bằng 

mọi cách, không nên phung phí.

Không được đi đâu quá thời hạn đã xin 

phép. Nếu có việc bất ngờ xảy ra, phải gởi 

thơ hoặc điện thoại về xin phép thêm.

Thiền sinh nếu không muốn ở Thiền Viện, 

xin phép ra đi tự do không cần điều kiện 

gì cả. Không được ở đây mà có tâm hướng 

ngoại. Nếu đi rồi thì không được trở lại.

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

10. 



36

    D. KEÁT THUÙC

 Phần lục hòa và năm giới trước thuộc về 

chánh, Thiền sinh phạm một trong những giới 

chánh này tùy mức độ nặng nhẹ, nếu nặng thì tự 

xấu hổ xin rút lui khỏi Viện, nếu nhẹ tự xin sám 

hối với Ban Lãnh Đạo và toàn chúng. Năm giới sau 

và Quy chế phụ là phần phụ, Thiền sinh nếu phạm 

thì tự thấy lỗi xin sám hối, hoặc Ban Chức Sự hay 

huynh đệ thấy nhắc cũng sẵn sàng sám hối. Song 

một lỗi mà Thiền sinh phạm nhiều lần cũng tự xấu 

hổ xin rút lui khỏi Thiền Viện.

III.  TỔ CHỨC

 Tổ chức Thiền Viện là tổ chức chuyên tu 
Thiền theo tông chỉ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử 
ở Việt Nam. Để hướng dẫn và bảo vệ Thiền sinh 
tu hành được kết quả tốt, nên tổ chức những người 
có trách nhiệm chia làm hai ban: Ban Lãnh Đạo và 
Ban Chức Sự.
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Viện Trưởng: Chịu trách nhiệm hướng 

dẫn tu hành và quyết định xem xét tổng 

quát toàn bộ Thiền Viện.

Viện Phó: Thay thế Viện Trưởng khi vắng 

mặt hoặc đặc trách một trách nhiệm gì do 

Viện Trưởng giao phó.

Thư Ký: Gìn giữ những văn kiện, thư từ 

quan trọng của Thiền Viện. Soạn thảo văn 

thư và liên lạc qua lại với Giáo Hội, Chánh 

quyền, Phật tử.

Thủ Bổn: Nhận giữ và chi ra cho các 

chức sự cần mua sắm cho chúng và Thiền 

Viện, với sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo. 

Mỗi tháng phải báo cáo thu chi lên Viện 

Trưởng.

A. BAN LÃNH ĐẠO 

1.

2.  

3.

4.
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Quản Chúng: Có trách nhiệm sắp đặt việc 
tu hành của toàn chúng, chủ lễ các buổi lễ 
trong Thiền Viện, xem xét sự tu hành và 
đạo đức của chúng.

Phó Quản Chúng: Có trách nhiệm thay 
thế Quản Chúng khi vắng mặt và nhận một 
công tác đặc biệt do Quản Chúng giao.

Tri Sự: Sắp đặt phân công nhân sự trong 
mọi công tác của Thiền Viện. Phân chia 

vật dụng cho chúng.

Tri Khách: Tiếp xúc các Phật tử và sắp 
đặt nơi ăn ở cho khách. Nếu khách cần ở 
lại, hướng dẫn xin và trình giấy với Chánh 

quyền.

Tri Khố: Mua sắm những thức ăn uống, 
sắp đặt cho Ban Trị Nhựt nấu nướng những 
thức ăn thích hợp với nhu cầu cần thiết cho 
chúng.

B. BAN CHỨC SỰ

1.

2.

3.

4.

5.



Hương Đăng: Lau quét điện Phật, chưng 

cúng hoa quả và hướng dẫn Phật tử hành 

hương lễ Phật.

Trưởng Ban vườn: Trồng cây và chăm 

sóc vườn cây cho tươi tốt, đồng thời biết 

thu hoạch quả đúng lúc, hoặc bán kịp thời.

Trưởng Ban rẫy: Trồng rau đậu và các 

thứ cải cho chúng đủ ăn hàng ngày.

Trưởng Ban hoa kiểng: Trồng trọt và 

trông coi săn sóc toàn bộ hoa kiểng trong 

Thiền Viện, dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh 

Đạo.

Ban Khán Bệnh: Ở nơi xa vắng, Ban 

Khán Bệnh rất cần thiết. Ban Khán Bệnh 

phải săn sóc bệnh của chúng từ lúc khởi 

đầu. Phật đã dạy săn sóc người bệnh là săn 

sóc Phật.

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

10. 
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* Ngoài ra, theo nhu cầu của mỗi Thiền Viện, mà 
việc phân ban có sai khác, tùy theo sự sắp xếp của 
Ban Lãnh Đạo.1

1     Tại Thiền viện Vô Ưu có thêm Ban Giáo Thọ.

Ban Giáo Thọ (thuộc thành phần Ban Lãnh Đạo): Có trách 

nhiệm hướng dẫn Ni chúng và Phật tử tu học theo chương trình 

4 năm của Thiền Phái Trúc Lâm, dưới sự chỉ đạo và phân công 

của Viện trưởng.
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IV.  THỜI KHÓA TẠI THIỀN VIỆN

       * Thiền Viện Trúc Lâm

       A. Hàng Ngày

       - Sáng:
          3:30 : Ba hồi ba tiếng chuông thức. 

                    Hô chuông tọa thiền.

          5:30 : Một hồi chuông xả thiền.

          6:15 : Ba tiếng bảng tiểu thực.

          7:30 : Ba tiếng kiểng công tác.

        11:00 : Một hồi kiểng xả công tác.

        12:00 : Ba tiếng bảng thọ trai.



       - Chiều:
          1:00 : Ba tiếng chuông nghỉ.

          2:00 : Một hồi ba tiếng chuông thức.

          2:30 : Ba tiếng chuông tọa thiền.

          4:30 : Một hồi chuông xả thiền.

          5:00 : Ba tiếng bảng tiểu thực.

          6:00 : Ba tiếng chuông sám hối.

          7:30 : Ba tiếng chuông. 

                    Hô chuông tọa thiền.

          9:30 : Một hồi chuông xả thiền.

        10:00 : Ba tiếng chuông nghỉ.

       B. Mỗi Tháng (Âm Lịch)

           a. Thỉnh nguyện: Ngày 13 và ngày 28 vào 
               lúc 2:30 chiều.

           b. Tham vấn: Ngày 14 và ngày 29 vào lúc 
               8:00 sáng.
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       * Các Thiền Viện

       A. Hàng Ngày

       - Sáng:
          3:00 : Ba hồi ba tiếng chuông thức. 

                    Hô chuông tọa thiền.

          5:00 : Một hồi chuông xả thiền.

          5:45 : Ba tiếng bảng tiểu thực.

          6:30 : Ba tiếng kiểng công tác.

        10:00 : Một hồi kiểng xả công tác.

        10:45 : Ba tiếng bảng thọ trai.

        12:00 : Ba tiếng chuông nghỉ.

       - Chiều:
          1:00 : Một hồi ba tiếng chuông thức.

          2:00 : Ba tiếng chuông học hoặc tọa thiền.

          4:00 : Nghỉ học hoặc xả thiền.

          5:00 : Một hồi chuông báo nghỉ công tác 

                    trong ngày.  

                    Tiểu thực.

          6:15 : Ba tiếng chuông sám hối.
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          7:30 : Ba tiếng chuông.  

                    Hô chuông tọa thiền.

          9:00 : Một hồi chuông xả thiền.

          9:30 : Ba tiếng chuông nghỉ.

B. Mỗi Tháng (Âm Lịch)
             Thỉnh nguyện ngày 15 hoặc 30. Tháng thiếu 
           ngày 29.

V.  CHƯƠNG TRÌNH HỌC
  Chủ yếu của Thiền Tông là giáo ngoại biệt 

truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh 

thành Phật.  Thế mà  chúng  ta  tu  thiền  lại  nghe  kinh 

học  luận,   có  trái   với   chủ  trương  của  Thiền  Tông   

không?

             Vì Phật giáo Việt Nam thừa kế gia bảo Thiền 

Tông mà đã không khéo giữ gìn nên bị mất gốc.  Do 

đó các Thiền Viện mới chủ xướng Thiền giáo đồng 

hành,  nghĩa là vừa tu theo Thiền Tông vừa học kinh 

luận.  Hơn nữa hiện tình tu sĩ Việt Nam cũng có lắm 

người tu thiền, nhưng không có mấy người thực 
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tu theo Thiền Tông chánh thống, nên họ dễ bị 

lạc lầm và sanh ra bệnh hoạn điên cuồng.  Vì 

vậy, các Thiền Viện nếu không đem kinh luận 

của Phật, Tổ phối hợp chặt chẽ [với Thiền Tông] 

thì không sao tránh khỏi sự nghi ngờ lo sợ của đa số 

tu sĩ. Đó là lý do căn bản Tăng Ni các Thiền Viện 

phải học kinh luận.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KINH LUẬN SỬ 
TRONG BỐN NĂM

* NĂM THỨ NHẤT

KINH: 

 

LUẬN: 

  

SỬ: 

 

1. Bước Đầu Học Phật
2. Qui Sơn Cảnh Sách

Thiền Học Việt Nam từ khởi đầu 
     cho đến đầu thời Lý

Trích giảng các kinh A-Hàm
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* NĂM THỨ HAI

KINH: 
 1. Bát-nhã Tâm Kinh (Hán)
 2. Kinh Kim Cang (Hán)
 3. Kinh Duy-ma-cật (Việt)
 4. Kinh Viên Giác (Hán)

LUẬN:
 1. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20

 2. Nguồn Thiền (Việt)

 3. Luận Tối Thượng Thừa (Việt)

 4. Kinh Pháp Bảo Đàn (Hán)

SỬ: 
 1. Ba mươi ba vị Tổ Ấn Hoa

 2. Thiền Học Việt Nam thời Lý Trần
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* NĂM THỨ BA

KINH: 
 1. Kinh Lăng-già (Việt)
 2. Kinh Lăng Nghiêm (Hán)
 3. Kinh Pháp Hoa (Việt)

LUẬN: 
 1. Thiếu Thất Lục Môn (Việt)

 2. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn (Việt)

 3. Luận Đại Thừa Khởi Tín (Hán)

 4. Chứng Đạo Ca (Hán)

 SỬ: 
 1. Sử Thiền Sư Trung Hoa, tập I
           (Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, 
  tập I)
 2. Thiền Học Việt Nam sau đời Trần 
                 cho đến hiện đại
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* NĂM THỨ TƯ

KINH: 
 1. Kinh Niết-bàn (Đại cương – Việt)

 2. Kinh Hoa Nghiêm (Đại cương – Việt)

LUẬN:
 1. Chân Tâm Trực Thuyết (Việt)

 2. Luận Trung Quán (Hán)

 3. Vạn Pháp Qui Tâm Lục (Việt)

 4. Tín Tâm Minh (Hán)

SỬ: 
 Sử Thiền Sư Trung Hoa, tập II    
          (Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng, 
  tập II)
  
VI.  TUYỂN SINH

       * Thiền Viện Trúc Lâm

      1. Hạn tuổi: Thiền sinh xin vào Thiền 

                  Viện từ 18 đến 55 tuổi; ngoại trừ Ban 

                  Chức Sự.
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Trình độ: Phải có một trong ba điều 
kiện sau đây:

 

Người hâm mộ và quyết chí tu Thiền, 

khẳng định trong đời này phải sáng đạo 

mới được.

Không tật nguyền và bệnh truyền nhiễm.

Chấp nhận cuộc sống đạm bạc và Lục 
hòa.

 

2. 

3.

4.   

5. 

6. 

a. Tu học tại Thiền Viện ba năm trở   
    lên.  

b. Học xong Trường Trung Cấp Phật  

    Học hoặc Cao Cấp Phật Học.

c. Nếu cư sĩ xin xuất gia nhập chúng,   

    phải có trình độ văn hóa từ lớp 12 

    trở lên và đã nhiều năm nghiên cứu 

    thực tập tu Thiền.

Làm tờ cam kết không phạm Nội Quy 
của Thiền Viện.
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* Các Thiền Viện 

Hạn tuổi: Thiền sinh xin vào Thiền 
Viện từ 18 đến 55 tuổi.

Trình độ: Phải có một trong hai điều 
kiện sau đây: 

Người hâm mộ và quyết chí tu Thiền, 
khẳng định trong đời này phải sáng đạo 
mới được.

Không tật nguyền và bệnh truyền 
nhiễm.

Chấp nhận cuộc sống đạm bạc và Lục 
hòa.
Trước khi nhập chúng phải tập sự tại 

Thiền Viện từ một đến ba năm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Học xong Trường Trung Cấp Phật 

Học hoặc Cao Cấp Phật Học.

Nếu cư sĩ, phải có trình độ văn hóa 
lớp 12 và đã nhiều năm nghiên 
cứu thực tập tu Thiền.

a. 

b.
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VII.  ĐIỀU LỆ DÀNH CHO KHÁCH
 Khách đến Thiền Viện gồm có khách hành 
hương, tham quan và khách ở lại. Tất cả khách đều 
giữ nghiêm trang lịch sự khi đến Thiền Viện.

Khách hành hương và tham quan: Thiền 
Viện chia làm hai phần, Nội viện và Ngoại 
viện. Khách hành hương và tham quan chỉ 
ở phần Ngoại viện. Trừ khi khách muốn 
nghiên cứu về đường lối tu hành của Thiền 
Viện, phải nhờ Thầy Tri Khách xin phép, sau 
đó mới được dẫn vào Nội viện.

Khách ở lại Thiền Viện ngắn hạn: Nếu 
khách đến thăm thân nhân hoặc đến nghiên 
cứu, chỉ được ở lại không quá bảy ngày.

Khách ở lại dài hạn: Một là khách ở lại thực 

tập tu dài hạn tại nhà khách. Hai là khách ở 

lại xin nhập thất. Hai hạng khách này được 

ở lại Thiền Viện không quá ba tháng. Trừ 

trường hợp tu hành khá đắc lực, muốn xin 

thêm thời gian tu học cho được mỹ mãn, phải 

do Hòa thượng Viện Trưởng quyết định.
Khách Ni và Phật tử nữ tuyệt đối không 
được ở lại đêm nhà khách Tăng và ngược lại 
cũng thế.

1.

2. 

3. 

4. 
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VIII.  KẾT LUẬN
 
 Nội Quy này là một nhu cầu thiết yếu để bảo 

vệ sự an ổn tu hành của Thiền sinh ở Thiền Viện. 

Nội Quy giúp cho Thiền sinh sống hài hòa trong nề 

nếp đạo đức, khiến sự tu học dễ phát triển. Vì thế, 

mỗi tháng một lần Thỉnh nguyện đọc lại Nội Quy, 

để Thiền sinh ghi nhớ và tự kiểm điểm xem mình 

có phạm điều nào không. Vì tha thiết tu hành, các 

Thiền sinh cố nhớ, giữ cho được trọn vẹn.
 
 Thanh Quy này đã được duyệt lại lần thứ 
nhất, với những điều khoản đã ghi và ấn định tại 
Thiền Viện Trúc Lâm ngày mồng 8 tháng 2 năm 
Kỷ Mão (25/03/1999), dưới sự chứng minh và 
Chủ tọa của Hòa thượng Viện Trưởng.
 Về sau nếu có sự thêm bớt điều nào thì phải 
có một buổi họp trong Tông môn mới được thống 
nhất.



68

TỜ CAM KẾT 
 
Con tên:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pháp hiệu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Đệ tử của:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hiện ở:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trình độ:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 Xin cam kết sẽ sống đúng Nội Quy của Thiền 

Viện. Nếu có phạm Lục hòa hay các giới trọng thuộc 

về mức độ nặng, con xin tự xấu hổ ra đi khỏi Thiền 

Viện, không làm phiền Ban Lãnh Đạo phải xử phạt. 

Nếu phạm giới khinh và các điều khoản phụ, quá ba 

lần sám hối mà không sửa được, con cũng xin xấu 

hổ tự xuất chúng khỏi Thiền Viện.

 Con nguyện cố gắng tỉnh giác cao để làm tròn 

bổn phận một Thiền sinh tại Thiền Viện.

          . . . . . , ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . . .

    Bổn sư bảo đảm,                Đương sự ký tên,
    

2   Tờ cam kết này chỉ dành cho Thiền Viện Trúc Lâm.

2



 Xin hồi hướng công đức ấn tống 1000 quyển 
Thanh Quy, Tập Một: Nội Quy (song ngữ) của 
Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, do Thiền Viện 
Vô Ưu ở California, USA, ấn hành năm 2017 - kỷ 
niệm Thiền Viện Vô Ưu 15 tuổi. 
 Xin thành tâm cầu nguyện Thiền tông hưng 
thịnh, Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng 
sanh an lạc.
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       (Phiên dịch Việt-Anh)
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         - Sư Cô  Viên Khoan 
         - Sư Cô  Khánh Đạt
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         - Giáo sư Anh ngữ  Hằng Tâm 
         - Phật tử:  Quảng Diệu Hiền 

   •    Thiền sinh lớp Anh Văn Phật Pháp
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